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Tóm tắt 

Trong 2 năm từ 7 - 2004 đến  8-2006), 25 bệnh nhân (BN) trượt đốt sống hở eo đã 

được mổ tại khoa Phãu thuật Thần kinh Bệnh viện 103. Phương pháp mổ: giải phóng 

chèn ép, ghép xương thân đốt sống sau khi đặt nẹp vít qua cuống sống. Hầu hết BN là nữ 

(84%),  tuổi 30-50 (80%). Kết quả: 68% tốt, 20% khá. Theo kinh nghiệm của chúng tôi: 

giải phóng chèn ép rộng rãi và ghép xương liên đốt sống là những vấn đề mấu chốt của 

phẫu thuật này. 

* Từ khoá: Phẫu thuật thần kinh; Trượt đốt sống hở eo vùng thắt lưng. 

 

Initial results of 25 cases of isthmic spondyolisthesis 

treated by surgical method 

                                                                                      

                                                                                   Vu Van Hoe et al 

Summary 

During the period of 2 years (7-2004 to 8-2006), 25 patients with isthmic 

spondyolisthesis were operated at Department of Neurosurgery, Military Hospital 103. 

Surgical method: decompression of nerve roots and osteosynthesis by pedicle screw 

technique. Allmost of the patients were females (84%), common ages ranged from 30 – 

50 (80%). The result: excellent 68% and good 20%. In our opinion: large 

decompression and interbody fusion is one of the key works in this operation. 

* Key words: Neurosurgery; Isthmic spondyolisthesis. 

  

Đặt vấn đề 

 

Trượt đốt sống do hở eo vùng thắt lưng là một bệnh  hay gặp (chiếm khoảng 5% dân 

số - Campbell C. W, 1972). Đây là nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng cùng và các rễ 

thần kinh hông to, thậm chí gây nên những rối loạn về vận động, cảm giác và cơ tròn, 

làm ảnh hưởng lớn đến khả năng lao động của người bệnh. Mặc dù trượt đốt sống đã 



được biết đến từ thế kỷ XVIII song việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 

50 của thế kỷ XX, nhờ sự tiến bộ của các hệ thống

 

 

* Bệnh viện 103 
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dụng cụ cố định cột sống nên đã có nhiều công trình nghiên cứu phẫu thuật loại bệnh lý 

này. Tuy nhiên, cần giải phóng chèn ép rễ thần kinh và nắn chỉnh các biến dạng của cột 

sống cũng như lựa chọn xương ghép và kĩ thuật ghép xương... vẫn còn tồn tại nhiều quan 

điểm chưa thống nhất. Với những kết quả bước đầu qua 25 trường hợp đã phẫu thuật  

chúng tôi xin đóng góp một vài kinh nghiệm về loại bệnh lý này. 

 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

 25 BN trượt đốt sống hở eo vùng thắt lưng được chẩn đoán xác định và mổ tại Khoa 

PTTK từ 7 - 2004 đến  8-2006. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Mô tả tiến cứu. 

- Chẩn đoán xác định trượt đốt sống hở eo dựa vào lâm sàng với 2 hội chứng: Hội 

chứng cột sống và hội chứng chèn ép rễ thần kinh. Chụp phim X quang  quy ước và chụp 

MRI để dánh giá mức độ chèn ép của rễ thần kinh và bao cùng. 

- Đánh giá mức độ trượt dựa theo tiêu chuẩn của MeyerDing: 

+ Độ 1: di lệch < 1/4 thân đốt sống. 

+ Độ 2: di lệch từ 1/4-2/4 thân đốt sống. 

+ Độ 3: di lệch từ 2/4-3/4 thân đốt sống. 

+ Độ 4: di lệch từ 3/4-1 thân đốt sống. 

- Phương pháp mổ: mổ đường sau theo các bước :  cắt cung sau, lấy bỏ tổ chức xơ sụn 

chèn ép vào bao cùng và rễ thần kinh, đặt nẹp  vít vào thân đốt sống qua cuống sống, sau 



khi lấy bỏ đĩa đệm và đục bỏ mặt sụn đĩa đệm tiến hành ghép xương vào khoang đĩa 

đệm, (mảnh ghép là xương mào chậu hoặc xương cung sau của đốt sống trượt đã cắt bỏ). 

- Đánh giá kết quả:  BN được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ về kết quả lâm sàng và chụp 

phim  X quang  khi ra viện , kiểm tra lại  sau 3 tháng,  6 tháng và 1 năm. 

- Dựa vào tình trạng giảm đau sau mổ, khả năng hồi phục lao động , tình trạng nẹp vít 

và mảnh xương ghép,  kết quả được chia thành 4 mức độ: tốt, khá, trung bình, và kém. 

+ Tốt: hết đau sau mổ, sinh hoạt bình thường,  xương ghép liền tốt. 

+ Kh :̧ đôi khi có đau nhưng không thường xuyên. 

+ Trung bình: đau có giảm nhưng không hết, BN phải chuyển nghề . 

+ Kém: đau tăng hơn trước mổ hoặc tổn thương thần kinh không hồi phục. 

Kết quả và bàn luận 

1. Tuổi và giới. 

Bảng 1: Tuổi và giới của BN. 

Tuổi 

Giới 

< 30 30-40 41-50 51-60 > 60 Tổng 
Tỷ lệ 

(%) 

Nam 0 2 2 0 0 4 16% 

Nữ 0 4 12 5 0 21 84% 

Cộng 0 6 14 5 0 25 100% 
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* Số BN nữ bị trượt đốt sống cao hơn hẳn so với nam: 21/ 4 (5,25/1) và tập trung ở tuổi lao 

động: 30-50 tuổi: 20/25 BN cao hơn nhiều so với các nhóm tuổi còn lại. Các nghiên cứu ở 

trong nước có chung nhận xét với chúng tôi: Nguyễn Danh Đô (2002): 57 nữ/27 nam, Nguyễn 

Trọng Hậu (2002): 29 nữ/4 nam, Nguyễn Ngọc Khang (2002): 26 nữ/4 nam. Tuy nhiên, theo 

các tác giả trên thế giới tỷ lệ trượt  đốt sống ngang bằng giữa nam và nữ (Campbell C.W - 

1972). Chúng tôi chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu  vấn đề này nhưng  là giả thuyết khe hở 

eo trong bệnh trượt đốt sống là do hậu quả của chấn thương đang ngày càng rõ ràng hơn. 

Chính các chấn thương nhỏ lặp di lặp lại nhiều lần trong quá trình lao động sẽ hình thành khe 

hở eo làm đốt sống bị trượt. Do điều kiện kinh tế và xã hội  nước ta còn khó khăn, phụ nữ phải 

lao động nặng nhọc không kém gì nam giới. Kết quả ở bảng 1 cũng đã cho thấy BN bị trượt 

đốt sống chủ yếu xảy ra ở lứa tuổi lao động 30 - 50 tuổi: 80%. Không những thế tình trạng phụ 

nữ chửa đẻ nhiều, khi mang thai sẽ làm cột sống bị ưỡn. Tư thế ưỡn của cột sống thắt lưng 

cũng là nguyên nhân hình thành khe hở eo vì thế đây có thể là một trong các lý do làm cho tỷ 

lệ trượt đốt sống ở phụ nữ nhiều hơn nam giới.  

 2 . Vị  trí trượt đốt  sống. 

* Đốt sống bị trượt chủ yếu ở LIV: 19/25 (76%) cao hơn hẳn các vị trí khác. Các đốt LV và 

LIII bị trượt không nhiều. Chúng tôi chưa gặp trường hợp nào bị trượt tại LI và LII.  

Nhận xét này phù hợp với của các tác giả trong nước. Nhưng một số tác giả trên thế giới lại 

thấy trượt đốt sống hở eo xảy ra chủ yếu tại LV (Campbell C.W-1972). Việc giải thích sự khác 

nhau này cần có thời gian, tuy nhiên chúng tôi cho rằng gai ngang của LV to, khoẻ hơn LIV, lại 

là điểm bám của nhiều dây chằng thắt lưng - chậu và được các cơ tăng cường. Không những 

thế trong nghiên cứu này có tới 8/25 BN (32%) bị dị tật cùng hoá LV, do vậy LV sẽ có sự liên 

kết chặt chẽ hơn với xương cùng cho nên khó trượt hơn LIV. 

3. Mức độ đốt sống bị trượt. 

* Số BN bị trượt độ II chiếm đa số (21/25 BN) (84%). Nhiều hơn hẳn độ I và độ III. Chúng 

tôi không gặp trường hợp nào bị trượt độ IV. 

4. Kết quả phẫu thuật. 

Tốt 17BN (68%); khá 5BN (20%); trung bình 3BN (12%; không có kém.   

* Kết quả đạt được sau mổ tương đối khả quan với 17/25 BN (68%) tốt, cao hơn hẳn các 

nhóm khác. 3 BN sau mổ đỡ đau không nhiều, trong 2 BN mới mổ, vì thế tình trạng phù nề rễ 

thần kinh chưa hết, nên  còn đau. 

5. Một số biến chứng xảy ra sau mổ. 

- Vết mổ lâu liền: 2 BN (8%), hai BN  này do ứ đọng dịch, sau 14 và 16 ngày mới liền vết 

mổ  nhưng không bị nhiễm trùng. 

- Tổn thương rễ thần kinh: 0. 

- Gãy nẹp vít: 0. 

Mặc dù chưa có điều kiện theo dõi lâu dài cho tất cả  BN nhưng chúng tôi nhận thấy đối với  

BN bị trượt đốt sống từ độ I - III đường mổ phía sau khá an toàn, dễ thực hiện. Việc cắt cung 

Biểu đồ 2: Mức độ đốt sống bị trượt 
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sau, cắt bỏ toàn bộ tổ chức xơ sụn là yếu tố quan trọng giải phóng chèn ép rễ thần kinh. Đồng 

thời sau khi cố định, nắn chỉnh cột sống bằng nẹp vít  qua cuống sống thì việc lấy bỏ đĩa đệm 

và ghép xương thân đốt sống rất quan trọng, tạo điều kiện cho cột sống vững chắc sau phẫu 

thuật. Chúng tôi cũng thống nhất với Võ Văn Thành (2000)  không cố tình nắn chỉnh đốt sống 

bị trượt. Mặt khác, trong quá trình bắt vít, có sử dụng C-Arm để kiểm tra nên tránh được các 

biến chứng vít xuyên vào rễ thần kinh hay không đúng cuống sống làm nẹp  vít cố định không 

chắc chắn. 

 

Kết luận 

 

Trượt đốt sống hở eo vùng thắt lưng hay xảy ra ở đốt sống LIV (76%), nữ nhiều hơn nam 

(5,25/1). Bệnh khởi phát chủ yếu ở lứa tuổi lao động 30 - 50 tuổi (80%). Với đường mổ phía 

sau, cắt cung sau, lấy bỏ tổ chức xơ sụn chèn ép vào bao cùng giải phóng chèn ép rễ thần kinh, 

cố định đốt sống bị trượt qua cuống sống có ghép xương liên đốt sống là đường mổ an toàn, ít 

biến chứng, dễ thực hiện và cho kết quả khả quan: tốt, 68% khá 20%, không có trường hợp 

nào kém hơn trước mổ và không có các biến chứng đáng tiếc xảy ra. 
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